Mấy vấn đề địa lý lịch sử 
khu vực nam thành Thăng Long

Tôi không phải là một chuyên gia về Tây Sơn học. Nhưng theo tôi, khi mô tả các trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa cũng như khi thể hiện chúng trên bản đồ, các chuyên gia sử học và quân sự học còn thiếu/yếu cái nhìn địa lịch sử (géo-historique), phần nhiều vẫn dựa trên cảnh quan địa lý hiện nay (sông nước, đầm hồ) mà chưa chú ý cân nhắc đầy đủ các yếu tố vi - địa hình cảnh quan khi ấy cùng sự thay đổi, biến dạng của chúng trong 200 năm qua để phục hiện chính xác hơn về cái bối cảnh địa dư của chiến trận mà bất cứ ông tướng chỉ huy của phía nào cũng phải tính đến khi cầm quân đánh giặc/chống giặc.

Thăng Long, hay Đông Kinh hay Trung đô hay phủ Phụng thiên với hai huyện Vĩnh Xương (đời Mạc đổi là Thọ Xương) và Quảng Đức (đời Nguyễn đổi là Vĩnh Thuận) ở đời Hậu Lê về cơ bản nằm bên trong cái đường đê Đại La Thành. Phía ngoài là Đại La thành về phương Nam, từ Tây Yên Lãng đến Đông Bạch Mai - Thanh Nhàn - qua Khương Thượng - Phương Liệt… là thuộc xứ (đạo) Sơn Nam - phủ Thường Tín, huyện Thanh Trì. Bản đồ cổ Hậu Lê và các bia cổ chùa Láng, chùa Bộc, chùa Liên Phái đời Hậu Lê đều nói vậy. Song cũng có tình trạng “xâm canh” cho đến Ngã Tư Sở nơi có “Sở đồn điền” Nhà nước. Sại Thịnh Quang và Sại Nam Đồng, trớ trêu thay, lại trực thuộc “Sở Dịch Vọng” (xem bia chùa Nam Đồng).

(
ở phía Nam, từ Tây qua Đông, có 6 cửa ngõ (cửa ô) để vào kinh thành Thăng Long: cửa ô Tây Dương (Cầu Giấy ngày nay), cửa ô Bảo Khánh (Ngọc Khánh – Giảng Võ ngày nay), cửa ô Chợ Dừa (Chợ Dừa ngày nay), cửa ô Đồng Lầm (Kim Liên ngày nay), cửa ô Cầu Dền (Bạch Mai ngày nay), cửa ô ông Mạc (Đống Mác cuối Lò Đúc ngày nay), trong đó nếu trừ đi hai cửa ô ở cực Tây - Đông thì có 2 cửa ô quan trọng nhất là: cửa ô Chợ Dừa mở ra con đường quan lộ cũ để đi Mỹ Đức (Chương Mỹ) qua cầu Mọc, theo con đường cổ chạy qua làng Mọc để tới Mễ Trì rồi tới cầu Đơ bắc qua sông Nhuệ mà lên “thượng đạo” (bấy giờ chưa có quốc lộ 6 qua cầu Mới). Tiếp đó là cửa ô Cầu Dền mở ra con đường quan lộ cũ qua Hoàng Mai (Kẻ Mơ) Thịnh Liệt mà xuống phía Nam (quốc lộ 1 ngày nay, thiên lý lộ đời Nguyễn). Cửa ô Đồng Lầm - Kim Liên, đời Hậu Lê thường gọi là Cầu Muống, chưa mở đường lớn bên trong chặt đôi hồ 3/7 mẫu để làm thiên lý lộ thẳng xuống Nam như đời Nguyễn và ngày nay. Cho nên ở phía Nam, cơ bản có 2 cửa «.

Trước Nguyễn Huệ 3 năm, năm 1783, Hải Thượng Lãn ông theo ngã trái Khương Đình - « Chợ Dừa để “lên Kinh” đó là đường Đô đốc Long hành tiến/chiến, còn viên quan lớn đón Cụ thì rẽ phải đi trước, theo quan lộ Hoàng Mai và lên Kinh qua cửa ô Cầu Dền (xem Thượng kinh ký sự). Đó là đường hành tiến/chiến của Quang Trung và đại quân Tây Sơn.

Nét địa hình nhân tạo nổi bật ở phía Nam Thăng Long là Đại La thành mà ở phía ô Chợ Dừa đã được Hải Thượng Lãn ông, bậc trưởng thượng đương thời với Nguyễn Huệ - Quang Trung miêu tả như sau trong thiên “Ký sự lên Kinh”: “Nhìn thấy một dãy thành không cao lắm (đắp cao như hiện nay là chuyện về sau, sau trận lụt “tràn Quý Tỵ” 1893 đời Thành Thái, (các cụ già ở Khương Thượng, Kim Liên, Trung Tự đều nói thời các cụ còn bé, đê La Thành không hề cao như bây giờ – TQV). Bên cạnh là một tường nhỏ, mặt trên là đường xe, ngựa đi, mé ngoài có hàng rào tre dày kín, dưới có hào sâu, trong hào rải đầy chông chà, rất kiên cố. Thành (Đại La) có ba lần cổng ngăn, lần cổng nào cũng có lính canh hai bên, gươm giáo sáng loáng”.

Cũng cần nói ngay rằng, cái thành Đại La này, cũng như mọi lũy ngoài thành cổ Việt Nam, không hề khép kín như lối mô tả đơn giản của giới khảo cổ học hiện đại – trong đó có tôi. Tư duy về thành cổ Việt Nam của người xưa là tư duy “mở”, hay nói đúng hơn là “nửa kín nửa mở” là để thích nghi tối ưu và tối đa với thiên thời - địa lợi”. Lũy thành phải có nhiều cửa nước (thủy khẩu 水口) để mở lối thông thoát nước ở trong cái thành nhân tạo đắp đựng giữa trời hay có mưa to với những con sông bồi phù sa nên đất hay có lũ lụt. Cho nên cắt ngang lũy phải có cống và theo dọc lũy phải có cầu. Cả ở phía Nam Thăng Long này, sử sách xưa thường nhắc đến 4 cầu nổi tiếng: Cầu Nhân Mục (cầu Mọc) nơi diễn ra những trận chiến chống Minh (thế kỷ XV) và cả chống Thanh (thế kỷ XVIII), cầu Dừa (ô Chợ Dừa), cầu Muống (Kim Liên) và cầu Dền. Cũng vậy, bản đồ và sử sách có ghi về 4 cái cống nổi danh là cống (hay cầu) Cót (Yên Quyết)- nơi cũng có trận đánh Thanh, cống Chênh (góc đường Giảng Võ), cống Chẹm (giáp giới Trung Tự - Thổ Quan) và cống Nam Khang (Bảy Mẫu/ Đại học Bách Khoa trên đường Đại Cồ Việt ngày nay). Thực ra thì còn nhiều cống khác, như cống Nam Đồng, cống Hào Nam chẳng hạn… Và để “hiểu” được chúng “tồn tại hợp lý” như thế nào thì phải hiểu kĩ về mạng nước xưa trong ngoài Thăng Long, nói rộng ra là phải hiểu kỹ cái “căn cước địa dư” (Indentité géographique) của Thăng Long - Đông Kinh – Hà Nội cổ.

Thăng Long - Đông Kinh – Hà Nội cổ là cái gì về mặt địa lý lịch sử? 

Đó là một đô thị sông hồ. Hồ là mặt tĩnh, sông là mặt động của hệ nước đô thành. Cái tĩnh lặng của hồ đầm vốn xưa cũng là cái sống động của sông ngòi. Mà khi hồ đầm đã bắt đầu hình thành lặng lờ thì người xưa – khôn khéo và giỏi thích nghi (mieux adapté) hơn người Hà Nội – và các nhà lãnh đạo Hà Nội hôm nay đã làm cho chúng vẫn sống động tương đối, do giữ lại hay khơi ra kênh rạch nối hồ đầm thành hệ thống, để tạo thành những đường thông thoát nước hay hệ thống thoát nước của đô thị nông nghiệp và thủy lợi xưa (xưa, cái chất “nông nghiệp và thủy lợi” trội vượt hơn cái chất “buôn bán và thị trường” của đô thị cổ Đại Việt).

(
Nói theo ngôn từ “quy hoạch dân gian” thì Thăng Long – Đông Kinh – Hà Nội cổ là mảnh đất được bao bọc bởi:

Nhị Hà quanh bắc sang đông

Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này

Tưởng không còn lời nào cô xúc và khái quát cho bằng. Loài người (dân) bao giờ cũng khôn ngoan hơn mỗi người (lãnh đạo) là như vậy đó.

Nói theo “lý thuyết hệ thống” thời thượng hiện nay, thì 3 sông ấy là hệ trên của một tập hợp các hệ dưới sẽ được trình giải dưới đây. Có thể mô hình hóa và sơ đồ hóa cái hệ ấy như sau, gọi là “tam giác châu Hà Nội” nằm trên hệ trên nữa là “tam giác châu Bắc bộ” hay trên “tam giác châu Nhị Hà”.
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Lời chua:

Có 1 tam giác nhỏ đồng dạng với tam giác lớn, đó là hồ Tây. Ba cạnh của tam giác nhỏ được viền bởi Nhị Hà - Thiên Phù - Tô Lịch với một cự ly rất nhỏ. Nếu không có đê và trong mùa lũ thì thấy ngay Hồ Tây xưa chỉ là một khúc uốn của Nhị Hà và Thiên Phù - Tô Lịch (đoạn Hà Khẩu - Bưởi) cũng chỉ là Nhị Hà nghĩa rộng, hay là sự thành tạo nên chúng là do sông Nhị đổi dòng/bỏ dòng. Khi đã tạo nên Thiên Phù và Tô Lịch thì “tam giác nước Hà Nội” có 2 cửa vào (hay 2 cửa cấp nước; input) là cửa sông Thiên Phù  ở mạn Nhật Tân giáp Phú Xá (dọc Bù) và chỗ cửa sông Tô Lịch ở Hà Khẩu (chỗ nhà tắm Phố Chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm ngày nay). Đến khi sông Thiên Phù bị lấp (đời Lý về sau) thì chỉ còn một cửa Hà Khẩu cấp nước sông Nhị và một cửa Hồ Khẩu cấp nước hồ Tây cho sông Tô Lịch.

Nhìn cái “tam giác nước” (trước, bao gồm cả hồ Tây) và cái “tứ giác nước” (sau khi hồ Tây đã hình thành) thì có thể định nghĩa ngay Thăng Long – Hà Nội cổ là cái bãi bồi to lớn của Nhị Hà vốn trong cuộc đời thực, tự nhiên, có hình thoi, như mọi bãi bồi tự nhiên khác. Dải đất bãi này có độ nghiêng từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, hay đúng hơn là từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Đây cũng là hướng dòng chảy của mạng đường nước Hà Nội. Vậy nếu khu vực Hoàng thành Hà Nội cổ thuộc Ba Đình nay là bãi bồi cao thì rõ ràng Đống Đa, Hai Bà là vùng “ô trũng” cho tới Thanh Trì. Trên bãi bồi này có 3 cấp hay 4 cấp địa hình, nếu phân loại theo độ cao (niveau):

1- a) Bãi và b) phù sa trên bãi (địa hình “bằng”)

2- Đầm hồ (địa hình trũng, lõm, “âm”), như nói trên vốn là những khúc sông hay là dòng sông mùa lũ lụt.

3- Gò - đống (địa hình nổi, lồi, “dương”) mà người Hà Nội bãi bằng cứ gọi tên là núi. ở phía tây bắc (phần nước “vào” input), đó là những “núi” Voi, núi Cung, núi Cột cờ, núi Sưa, núi Trúc… của vùng “Thập tam trại”. ở phía Tây Nam (phần nước “ra” output) là “xứ Đống Đa” nhiều gò, đống nằm kề bên các đầm hồ, y như miền Tây Bắc. Đấy là những đống gò thiên tạo mà sử sách, văn bia đã ghi lại từ thế kỷ 17 và nửa đầu thế kỷ 18 chứ không phải chờ đến sau đại thắng Kỷ Dậu, với những gò đống thây xác giặc Mãn Thanh mới có đống gò và tên gọi Đống Đa. (Tôi đã tham luận về vấn đề này trong hội nghị về nhà Tây Sơn ở Viện Sử học ngày 27-1-1989). Gò đống Tây Bắc và tây nam Hà Nội cổ đều là những thềm sót bị bào mòn hay những gò đống cát cuội sỏi bồi lên trong những cơn lũ lụt. Rồi con người qua các thời đại đã sử dụng gò đống đó làm nơi xây hành cung (núi Cung), hội võ, hội hè giương cắm cờ (Gò Điện thí, núi Cây cờ) đánh trống, đánh cồng (núi kéo Cồng) hay sử dụng làm tha ma mộ địa (núi Trúc, gò Đống Đa – Trung Liệt). Vậy ở cuối 1788 đầu 1789, xin nói cho đúng là Sầm Nghi Đống sử dụng Trường thi võ của nhà Hậu Lê ở xứ Đống Đa nhiều gò đống để đóng quân, lợi dụng các cao điểm ở một vùng bãi + đầm lầy để khống chế con đường thượng đạo cũ và một cửa ngõ quan trọng từ phía nam đi lên Thăng Long. Ghi chép của giáo sĩ phương Tây đương thời cũng nói đến việc giao chiến ở nơi bùn lầy xứ Đống Đa khiến quân Tây Sơn đi chân đất, vũ khí nhẹ mang vác ít, có lợi thế hơn quân Mãn Thanh đi giày, mặc nhiều quần áo và mang vác nặng.

ở vùng “nước ra” nhiều bùn lỏng, dòng sông thay đổi luôn trên cái bãi lầy do chính chúng tạo thành. Nam Thăng Long nói chung, xứ Đống Đa nói riêng là vùng đất bãi kẹp giữa 2 sông Tô Lịch – Kim Ngưu và là sản phẩm của hai con sông đó, chúng “nối” với nhau bằng cả “mạng song song” lẫn “mạng cành cây” chằng chịt, cùng rất nhiều hồ đầm mà bản đồ chiến sự lịch sử Đống Đa – Ngọc Hồi nói quá sơ sài.

Tôi chỉ xin lấy một ví dụ, nhỏ thôi. Hiện nay ở trước cửa chùa Bộc có một cái giếng thơi mà kề bên nó là cái “ao Tượng”. Thế mà văn bia chùa Bộc năm Quang Trung thứ 4 (1791) ghi việc dựng chùa năm đó sau khi cơn binh hoả đã huỷ diệt chùa cũ lại có câu: “phía trước chùa, là một dòng nước chảy mạnh” (nguyên văn: “Tiền lâm dũng thuỷ’). Suy từ câu đó, đối chiếu với các bản đồ Hà Nội cổ 
và điều tra trên thực địa về đất ao hồ và dòng chảy qua làng Khương Thượng hiện nay, ta thấy ở thời đó (cuối thế kỷ 18) có một “cành cây” đã “ đâm ra” từ một nhánh sông Kim Ngưu, chảy trước chùa, len lỏi qua Khương Thượng – Khương Trung rồi lại đổ về sông Tô Lịch.

Điều đó buộc ta phải đặt nó trong việc tìm hiểu toàn bộ hệ thống đường nước Thăng Long, với ba sông Nhuệ, sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu.

A/ Trước hết là sự dịch chuyển ngày càng sang phía Đông của sông Nhị:

Đại quân của Tôn Sĩ Nghị cùng y đóng đại bản doanh ở Tây Long, đây là một cái bến của Thăng Long Hậu Lê nhìn sang bến Bồ Đề (tên sông Bồ Đề còn ghi trên bia Cảnh Hưng năm thứ 2 (1741) của đình kim Liên). ở đó có dựng lầu Ngũ Long để hàng năm chúa Trịnh lên xem quân sĩ thi bơi lội, đua thuyền trên sông Nhị. Đời Nguyễn trên nền cũ toà lầu, Nguyễn Đăng Giai dựng chùa Báo Ân mà tháp sư (Hoà Phong) còn trơ trọi đó bên hồ Gươm. Phố Tràng Tiền cũng có tên gọi “Cựu Lâu”. Và chỗ Nhà hát thành phố bây giờ còn có tên gọi “Cổ Tân” (bến cũ).

Ngoài hồ Tây, các bản đồ Hà Nội 1831, 1873, 1885 còn cho thấy một dải hồ khác, gồm hồ Cổ Ngựa (Mã Cảnh), hồ Ngõ Miếu, hồ Hàng Đào (Thái Cực) có lạch thông với hồ Hoàn Kiếm (Tả vọng) trên có Cầu Gỗ bắc qua (phố Cầu Gỗ) rồi hồ Hữu Vọng (Thuỷ quân hồ trong bản đồ 1873) và một số đầm hồ khác kéo dài tới chùa Tràng Tín (hàng Chuối) rồi nối tới sông Nhị, ở đó có các bến đò mà Hải Thượng Lãn Ông đã ghi trong Thượng kinh ký sự (cửa “ra” output nằn trong khoảng khu Vân Đồn hiện nay). Toàn bộ dải hồ này là lòng sông cũ của sông Hồng và cho đến sau này (thế kỷ 18- 19) vẫn còn nối với  nhau bằng những con lạch để thoát nước ra sông Nhị. Đê Đại La thành chỗ này cũng “mở”.

B/ Sông Tô Lịch:

Như người ta nói xưa nay, bắt đầu từ Hà Khẩu (cửa cấp nước số 1) chảy vòng về qua nội thành làm ngoại hào phía Bắc của toà thành cổ Lý – Trần – Lê - Nguyễn rồi chảy xuống Thuỵ Chương (Thuỵ Khuê) sau khi lấy thêm nước ở cửa số 2 (Hồ Khẩu) lại chạy xuống Bưởi, ở đây có cửa cấp nước số 3 là “ngã ba nước” (Thiên Phù (phụ lưu cấp 1 của sông Nhị) là một “cành cây” đâm từ sông Nhuệ qua Xuân La đổ vào), dồn sông Tô ngoặt từ tây bắc xuống tây nam về Cầu Giấy, xuôi xuống Lủ - Huỳnh Cung để rồi nối với sông Nhuệ ở Hà Liễu. Chính trên đoạn sông này có cống Cót (Yên Quyết) và cầu Mọc (Nhân Mục) nơi có 2 “tiền đồn’’ của cánh quân Sầm Nghi Đống mà quân Tây Sơn cần/phải đánh diệt để “mở đường” vào xứ Đống Đa…

Nhưng đi sâu thì vấn đề còn phức tạp hơn. Bản đồ Hà Nội 1873 lại ghi dòng Tô là sông Kim Ngưu và dòng Kim Ngưu (làm ngoại hào cho toàn bộ phía nam Đại La Thành) là dòng sông Tô Lịch. Có nhà “Hà Nội học” bảo là tác giả Phạm Đình Bách của tấm bản đồ đó ghi nhận sai. Nhưng trớ trêu là bia Minh Mạng hiện để ở chùa Trung Tự (thôn Trung Tự thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Xương) lại ghi về cảnh quan Đông Tác như sau: “Tô giang hữu nhiễu, lâm thuỷ tiền vinh” (Sông Tô bao phía hữu, nước chảy ở mặt tiền). Thật là phức tạp.

Càng phức tạp hơn là quãng “ô Thuỵ Chương”, chỗ góc Tây Bắc của toà thành  Hà Nội cổ, đoạn sông Tô đến đó lại chia thành nhánh chạy dọc theo mặt Tây của toà thành, làm nên Tây ngoại hào và thoát nước xuống qua “ô Vạn Bảo” (góc Tây Nam toà cổ thành) rồi qua hệ đầm hồ Yên Trạch – Hào Nam để đổ qua cửa cống Nhạc viện Hà Nội (cống Hào Nam) xuống sông Kim Ngưu nối với hồ Kim Ngưu (hồ Tây) trên đường Trâu Vàng chạy rồi ẩn xuống hồ: Đó chính là nhánh này đây. Như vậy thì:

C/ Sông Kim Ngưu có 2 cửa vào (input) một ở ô Thuỵ Chương, một ở ô Cầu Giấy. Nhân đây xin có nhận xét ngay: cái gọi là “cửa ô’ trên Đại La Thành bao quanh kinh thành Thăng Long - Đông Kinh phần lớn (nếu không phải là tất cả) đều là “ngã ba nước”. Chẳng hạn: ô Nhật Chiêu (Nhật Tân) là ngã ba Nhị Thuỷ - Thiên Phù. ô chợ  Bưởi là ngã ba Thiên Phù - Tô Lịch. ô Thụy Chương (Thụy Khuê) là ngã ba Tô Lịch - Kim Ngưu. ô Cầu Giấy là ngã ba khác của Tô Lịch - Kim Ngưu. ô chợ Dừa là nơi phân nhánh của Kim Ngưu thành nhánh Hào Nam - Cầu Khánh (Hoàng Cầu) rồi chảy qua hồ Xã Đàn - hồ Nam Đồng, đâm qua cánh đồng Trung Tự - Kim Liên - Khương Thượng mà thành sông Tây hay Phương Liệt chảy qua Cống Vọng xuống đầm Thịnh Liệt (“Đầm Sét cá rô”) mà tiếp tục tạo nên sông Sét, đổ xuống sông Lừ. ¤ Đồng Lầm - Cầu Muống cũng là nơi sông Kim Ngưu phân nhánh chảy qua đồng Trung Tự - Kim Liên xuống sông  Phương Liệt. ô Cầu Dền mé trên một chút ở cống Nam Khang (Đại học Bách Khoa) cũng là chỗ Kim Ngưu phân một nhánh khác chảy vòng vo qua khu “Đông Dương học xá” cũ - tức Đại học Bách Khoa bây giờ  - đổ xuống sông Phương Liệt. Cuối cùng là ô Đông Mác là chỗ nhánh sông Kim Ngưu chảy vào đầm Thanh Nhàn rồi tiếp tục đổ xuống Nam Thanh Trì thành sông Lừ chảy vào vùng đầm Yên Duyên - Sở Thượng.

ở mỗi cửa ô, ngã ba nước đều mọc lên một cái chợ, một thị tứ hay “thị trấn” nếu ta dùng “tên chữ” và cũng là tên “hiện đại”.

Xem trên đủ biết, chỉ với hai “cửa vào” (input) mà Kim Ngưu có biết bao cửa ra (output), ở trên dưới ô Chợ Dừa, ở trên dưới ô Đồng Lầm, ở Nam Khang trên ô Cầu Dền, ở ô Đông Mác…Sông Kim Ngưu, ngoại hào Nam Đại La thành, trở thành “sông to” và “quan trọng” với các phụ lưu và tên gọi khác (Sét, Lừ) còn chảy mãi xuống Nam qua đầm Yên Duyên - Sở Thượng, nơi nghĩa quân Tây Sơn chia một nhánh nhỏ “nghi binh” để chặn giặc và để dồn giặc chạy về Đầm Mực. Kim Ngưu gặp một nhánh Tô Lịch từ Hà Liễu đổ về Đông ở chỗ “ngã ba nước” Văn Điển, nơi cũng có đồn giặc Thanh đóng ở “chợ” - “thị trấn” này. Rồi Tô Lịch - Kim Ngưu lại vòng vo xuống Nam - Thượng Phúc (Thường Tín nay). Sông Tô qua Vịnh Kiều (cầu Viềng), gần Đầm Mực - Đầm Mực là đoạn “bỏ dòng” của Tô Lịch - qua Nhị Khê, quê ức Trai, qua Ngọc Hồi, vòng một khúc uốn sang Đông lại gặp Kim Ngưu từ Yên Duyên đổ sang lượn sang Tây để gặp sông Nhuệ ở ngã ba chùa Đậu (thuộc địa phận xã Gia Phúc – Thường Tín(
). Thế là, chính nam Ngọc Hồi hay là Cầu Thị là một “ngã ba nước”, nơi một phân nhánh nữa của Tô Lịch Kim Ngưu tiếp tục chảy xuống Nam qua Hạ Hồi – Khê Hồi để đến Tía (Tử Dương) rồi mới lại đổ vào sông Nhuệ ở khu vực xã Nghiêm Xuyên của Thường Tín hiện nay, trong đó có làng Cống Xuyên, chính là làng có sông Tô Lịch (Kim Ngưu) chảy qua trước mặt tiền. Bia Vĩnh Té thứ 9 (Đinh Mão 1627) ở chùa Sùng Phúc Cống Xuyên có câu: “phía Tây có sông Tô Lịch chầu ở mặt trước (chùa). (Nguyên văn: “Tây tác hữu Tô Lịch giang triều củng ­ tiền). Vậy ngã ba Tô - Nhuệ cuối cùng là đây chứ đâu phải ở Hà Liễu như biết bao sách vở xưa nay đã từng chép. Chẳng qua là sử sách xưa luôn luôn lầm lẫn, hay đồng nhất, Tô Lịch với Kim Ngưu.

Vậy nếu ta phải đặt xứ Đống Đa chiến địa Tây Sơn - Mãn Thanh ở vùng kẹp giữa Tô Lịch - Kim Ngưu thì ta cũng phải đặt Hạ Hồi - Ngọc Hồi - Đầm Mực trong một bối cảnh khác của vùng kẹp giữa Tô Lịch - Kim Ngưu. Và nếu chiến thắng Đầm Mực là chiến thắng ở vùng đầm lầy thì chiến thắng Đống Đa cũng là chiến thắng ở vùng đầm lầy.

Ta có thể rút ra kết luận là: Xuân Kỷ Dậu, ngày mồng 5 Tết, cả ở Ngọc Hồi-Đầm Mực lẫn ở Khương Thượng - Nam Đồng, nghĩa quân Tây Sơn đều dồn địch xuống vũng lầy để tiêu diệt. Nếu thêm vào đó đoạn kết là giặc Mãn Thanh chết như rạ vì cầu phao gãy ở bến sông Bồ Đề thì ta càng thấy rõ vị trí của hệ thống đường nước Thăng Long trong chiến thắng đầu xuân Kỷ Dậu, như sau:

1) Hệ nước ở khu vực Thập Tam trại gồm các khúc uốn lượn của dòng chảy ven núi Cung, núi Cột cờ, núi Bát Tháp, núi Trúc (dọc) dồn nước xuống đầm Cây Khế và đầm Linh Lang (ngang) rồi thông thoát ra sông Tô Lịch - Kim Ngưu ở Thủ Lệ - Cầu Giấy.

ở quãng đình Ngọc Khánh là “điểm gặp” của hệ này với hồ Ngọc Khánh-hồ Giảng Võ. Cống Chênh là tiếp điểm của hệ hồ Ngọc Khánh-Giảng Võ với sông Kim Ngưu (chỗ ngã ba Giảng Võ-Láng Trung).

2) Hệ nước Ngọc Hà -Bích Câu - An Trạch - Hào Nam (còn cống Bích Câu ở đường Cát Linh chảy ngầm dưới đường Trịnh Hoài Đức, nhận nước Ngọc Hà -Bích Câu chảy về các hồ An Trạch-Hào Nam) đổ vào sông Kim Ngưu ở một cống cửa Nhạc viện Hà Nội ngày nay. Rồi qua con lạch chảy giữa Thịnh Hào-cầu Khánh (Hoàng Cầu) đưa nước xuống Nam Đồng, lại gặp nhánh khác của Tô Lịch từ cống Mọc chảy qua, chảy sau chùa Nam Đồng, qua cống Nam Đồng, qua Xã Đàn rồi xuống sông Phương Liệt.

3) Mạng Văn Chương bắt đầu từ hồ Tiên Tích (chùa Tiên Tích khu ga Hà Nội đường Lê Duẩn nổi tiếng thời Hậu Lê) nối với các hồ Văn Chương (Cánh Buồm-Nhuộm Thâm)- hồ Giám (tức Văn Miếu)- hồ Huy Văn-hồ Trung Tả chia 2 ngả băng qua đường Khâm Thiên (phía trên là cống Trắng, phía dưới là ngõ Trung Tả - xem bản đồ 1873) nối với hồ Phụng Thánh (và các hồ khác từ Trung Phụng ngõ chợ Khâm Thiên đến Thổ Quan) để đổ vào sông Kim Ngưu qua cống Chẹm (Trung Tự). Từ đó Kim Ngưu tách 1 nhánh nhập với nhánh từ Nam Đồng chảy sang để chảy xuống Phương Liệt. Cạnh Trung Tự, bên Trung Phụng có nhánh nữa chảy qua cống làng Kim Liên chảy dọc cánh đồng Kim Liên - Trung Tự xuống sông Phương Liệt còn dòng chảy chính Kim Ngưu vẫn viền xuôi đê La Thành xuống Nam Khang Cầu Dền.

4) Mạng Bảy Mẫu: đây là mạng lớn bao gồm các hồ ba mẫu (Kim Liên), 7 mẫu (nay là công viên Lê-nin) – Vân Hồ – Thuyền Quang – Liên Trì đều dồn nước xuống sông Kim Ngưu qua cống Nam Khang mà bản đồ Đông Kinh Hậu Lê đều vẽ rõ.

5) Mạng các hồ ao Hàm Long - Lò Đúc đổ nước xuống Kim Ngưu ở gần ô Đông Mác rồi xuống đầm Thanh Nhàn.

6) Theo Tang thương ngẫu lục và Vũ trung tùy bút (của Phạm Đình Hổ và Nguyễn án – cuối Lê đầu Nguyễn) thì từ phủ chúa (nhìn ra hai hồ Tả- Hữu Vọng) lại có đường nước thông ra hồ Tiên Tích rồi tới Bích Câu, nơi có dinh cơ sở của Điền nhạc hầu Nguyễn Khản, anh trai Nguyễn Du. Bản đồ Hà Nội 1873 còn vẽ con ngòi “Bích Câu” này từ hồ Hoàn Kiếm băng ngang Hàng Trống chảy dọc Trường Thi tới góc Tây Bắc Trường Thi thì rẽ xuống Nam rồi chảy xuống hồ Tiên Tích (ở đằng sau chùa Tiên Tích, số nhà 110 đường Lê Duẩn hiện nay) rồi nối mạng với Văn Chương.

Trên đây là kết quả điều tra thực địa kết hợp với nghiên cứu bản đồ, văn bia cổ Hà Nội trong tháng 12/1988. Kết quả còn chưa thật vững chắc và chắc chắn sẽ phải “hiệu chỉnh” lại trong các lần điền dã sau này.
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(�) Dân vùng chùa Đậu gọi nhánh sông ấy là sông Kim Ngưu. Để đọc hiểu rõ hơn về sông Kim Ngưu và hệ đường nước ở nội thành Thăng Long, tôi xin “giản dị hoá” hệ nước ấy. Hệ “dọc” đổ xuống Kim Ngưu nằm “ngang”, phía Nam Thăng Long, từ Tây sang Đông.
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